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TOM TAT

Viét Nam hién nay dang c6 lwc lwong lao dong néng thon hung hau véi khoang 35 triéu ngwoi,
chiém 74% téng lwc lwong lao dong ca nwéc. Mic du vay, thuce té c6 téi gan 82% s6 lao déng nay
khéng c6 chuyén mén ky thuat. Day nghé cho lao déng ndng thén vira cé y nghia kinh té, vira cé y
nghia xa hoi va nhan vin sau sic, phuc vu dac lwc cho céng cudc giam nghéo bén virng, xay dwng
néng thdn méi va sw nghiép céng nghiép héa - hién dai héa dat nwéc. Dé lam tét diéu nay, bén canh
viéc ting cwdng nang lwc cho hé théng day nghé, can manh dan déi méi phwong thirc day nghé. Bai
viét dé xuat mot sé6 dinh hwéng chinh sach chi yéu trong viéc day manh cong tac dao tao nghé cho
lao dong nong thon thoi gian téi.

Tir khoa: Pao tao nghé, dinh hwéng chinh sach, lao dong néng thon.

SUMMARY

Vietnam currently possesses a great number of rural labors totaling of about 35 million labors,
accounted for 74% total labor force. However, in fact, there are 82% of these rural labors are not
trained yet. Vocational training for rural labors are of importance in terms of economic, social and
human considerations for sustainable poverty reduction, building up new rural areas, and for the
industrialization and modernization process of the nation. To achieve it, besides strengthening
capacity of the vocational training system, it is also necessary to renew training mechanism. This

article proposes some major policy orientations in spuring vocational training for rural labors.

Key words: Policy orientations, rural labors, vocational training.

1. DAT VAN DE

Trong nhiing ndm qua, v6l sy quan tdm
sau séic cua Pang va Nha nudc, su nghiép
phat trién nguén nhan luc néng thén nudc
ta da thu dugc nhiéu thanh tuu dang ghi
nhan. Tuy nhién, trén thuc té& cac két qua
dat dudc chua dap ting dugc cac yéu cau
phat trién. Pai da s6 néng dan lam néng
nghiép ciing nhu lao dong phi néng nghiép &
ndng thén déu chua qua dao tao chinh thiic,
6 rat it ngudi duge dao tao nghé dé c6 thé
tham gia vao cac cong viéc san xuit quy mo
16n, mang tinh cong nghiép. Hé théng co s6
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dao tao nghé nhin chung con thiéu vé s6
luogng va yé&u vé chit lugng dao tao dé c6 thé
dap tng dudc cac yéu cau da dang cua thi
truong lao dong (Mac Tién Anh, 2010). Chu
truong x4 hoi héa cong tac dao tao nghé da
duge Pang va Nha nude khdng dinh ti 1au,
tuy nhién, két qua dat dugc con nhiéu han
ché, chua thuc su huy dong dugc toan xa hoi
tham gia tich cuc vao cong viéc quan trong
nay. C6 thé thdy ring dé dat dudc muc tiéu
x6a do6i, giam nghéo bén viing, xdy dung
noéng thon méi giau dep va cong nghiép hoa
- hién dai hoa néng nghiép - nong thoén thi
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viéc dao tao nghé cho lao dong néng thon 1a
hét stic quan trong va c&p thiét. D& lam tot
diéu nay, bén canh viéc ting cudng ning luc
cho hé théng day nghé, cAn manh dan déi
mdéi phuong thiic day nghé (Pham Vi Quéc
Binh, 2011). Trén co s6 danh gi4 thuc trang
chat lugng lao déng néng thén va ning luc
dap ting cua hé théng day nghé, phan tich
cac vuéng méc, ton tai ctua cd ché, chinh
sach dao tao nghé thoi gian qua, bai viét
nay huéng téi muc tiéu dé xuat mot sd dinh
huéng chinh sach cht yéu trong viéc day
manh céng tac dao tao nghé cho lao déng
noéng thon thaoi gian téi.

2. CACH TIEP CAN VA PHUONG
PHAP NGHIEN cUU

Tiép can hé thong cung — cau dugc su
dung xuyén su6t qua trinh nghién ctu.
Nghién ctu bit ddu bing cac phan tich thuc
trang ngudén lao dong nong thoén, dic biét
trén phuong dién chat lugng nguén lao dong.
Tiép d6 1a cac danh gia lién qua dén thuc
trang ngudn cung dao tao nghé, thao luan
cac bat cap, ton tai lién quan dén cong tac
da0 tao nghé cho lao déng néng thén dé ti d6
dé xuit cac giai phap. S6 liéu st dung trong
nghién ctu nay bao gdom cac s6 lieu dudc
cong bé chinh thiic caa Téng cuc Thong ké,
cic sb lidu thi c4p cla cac cong trinh nghién
ctiu va cic bao cao danh gia c6 lién quan cua
cac Bo, nganh (trong d6, cht yéu ctia Bo Lao
dong — Thuong binh va Xa hoi va B6 Nong
nghiép va Phat trién Néng thon).

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN

3.1. Thyc trang dao tao nghé cho lao dong
nong thon

3.1.1. Thuc trang nguén lao déng néng thén
Theo s6 liéu ctia Téng cuc Théong ké, dan

s6 trung binh cd nudc ndm 2009 1a 86 triéu

nguodi, trong d6 khu vuc nong thén chiém 70,4%.

Trong giai doan 2000 - 2009, mbi nam dan
s6 nuéc ta ting thém khodng 950 nghin
nguoi, dat toc do tdng dan sd trung binh
1,15%/mam, trong d6 khu vyc néng thon
tidng 200 nghin ngudi/nidm va c¢é xu hudéng
giam dan. Téng luc lugng lao dong (tu 15
tudi tré 1én) dang lam viéc tai thoi diém 1/7
nidm 2009 1a 55,5 triéu nguoi, chiém 65%
dan s6. Giai doan 2000 - 2009, luc lugng lao
dong c6 viéc lam c6 xu huéng tang. Sé liéu
diéu tra ctia Bo Lao ddng - Thuong binh va
X3 hoi qua cac nam cho thay khu vuc néng
thén 1a noi cung cdp ngudn lao déng chu
yéu cua ca nudc (Bang 1). Hién nay, do toc
d6 d6 thi hoi cao trong ca nudc cong véi
luéng lao dong dich chuyén manh mé tu
néng thén ra thanh thi lam cho t6c dd ting
lao dong giai doan 2000 - 2009 6 thanh thi
cao hon nhiéu so v6i néng thén (khoang
3,4% so v6i gan 2,1%). Diéu nay da dan dén
su thay d6i c6 cdu lao dong néng thén -
thanh thi. Nam 1996 lao dong néng thén
chiém khoang 80% t6ng luc lugng lao déng,
thanh thi chi chi€ém khoang 20% nhung dén
nam 2006, ty 1&é nay 1a 75% va 25% va nam
2009 tuong tng la 73,6% va 26,4%. Nam
1996, luc lugng lao dong noéng thoén cb
khoidng 28,03 triéu nguoi, dén nim 2006
uée tinh khoang 38,7 triéu ngudsi, ndm 2009
1a 35,12 triéu nguoi. Tuy nhién, hién nay va
trong tudng lai, lao déng trong khu vuc
néng thén cin giai quyét viéc lam sé tiép
tuc gia tang. Theo B6 Lao dong - Thuong
binh va X& héi, giai doan 2004 - 2005, ca
nuéc da thu hoi hon 817.400 ha dat nong
nghiép va ct 1 ha dit néng nghiép bi thu
hoi thi uwéc tinh c6 khoang 13 lao dong &
néng thén mat viéc 1am (con sé nay 6 vung
dong bang séng Hoéng 1a 15 ngudi) nhu vay
téng s6 lao dong khéng c6 viée lam do bi thu
hoi dat néng nghiép t6i hon 11,5 triéu ngudi
(tinh d&n nam 2005 méi chi c6 khodng 49%
tim dugc viéc lam). Uée tinh tit ndm 2006 -
2010 d4t néng nghiép bi thu héi khodng
640.000ha, theo d6 x4p xi 10 triéu lao dong
d ndong thon mAat viéc lam.
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Bang 1. Co cau luc lugng lao dong tir 15 tudi trd 1én cé viéc lam
theo trinh d6 chuyén mon (%)

Trinh d6 chuyén mén Téng sb Nam N
1. Khéng c6 chuyén mdn ky thuat 81,9 77,6 86,5
2. Coéng nhan k¥ thuat khéng c6 béng 6,5 8,1 4,8
3. So cap nghé 3,2 4,8 1,5
4. Trung cap nghé 17 2,7 0,6
5. Trung hoc chuyén nghiép 3,3 3,4 3,1
6. Cao dang nghé 0,2 0,3 0,1
7. Cao dang 1,2 0,8 1,6
8. Pai hoc 2 2,2 1,7

Nguon: Diéu tra lao déng & viéc lam tai thoi diem ngay 1/9/2009, Tong cuc Thong ké, 2010

Vé mit chat lugng lao déng, trinh do
chuyén mén va ki nang nghé nghiép cuaa lao
dong ndéng thon nudc ta con rat han ché.
Diéu tra lao déng viéc lam niam 2009 cua
Téng cuc Thong ké cho théy trinh d6 chuyén
moén cua lyc lugng lao dong nong thon nude
ta no6i chung con rat thap. Ty 1& lao dong
chua c6 chuyén moén k§ thuat, chua c6 ky
ning va ciing chua qua dio tao chiém téi
82% tong s6 lao dong néng thén ca nude. Lao
dong c6 ky nang (da qua dao tao bao goém ca
dugc cap bang va khong cap bang) chi chiém
khoang 11,6%, trong d6 chi c¢6 2,4% s6 lao
dong noéng thon c6 trinh do cao ding, dai hoc
(bao gdm ca cao ddng nghé), 5% lao dong co
trinh do trung cdp (ké ca trung cip nghé),
3,2% c6 trinh dd so cap nghé, con lai khoang
6,5% la cong nhan kj thuat nhung chua c6
bang. Chi tiéu nay déi véi lao déng nit khu
vuc néng thén con thap hon nhiéu, véi 86,5%
téng s6 lao dong nit néng thén chua qua dao
tao, trong s6 gan 13,5% con lai da qua dao
tao ki néng chi c6 2,4% la dudc dio tao 6 cap
cao ding hoac dai hoc, 3,7% & cip trung hoc
chuyén nghiép va téi 4,8% dudc goi 1a cong
nhan ki thuat nhung chua dudge cap bat ki
loai van bang hodc chiing chi nghé nghiép
nao (Téng cuc Thong ké, 2010).

Nhu vay, c6 thé thdy ring cho dén thsi
diém diéu tra nam 2009 s6 luong lao dong
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can dudc dao tao vé nghé nghiép con rat 16n,
dic biét 12 6 khu vuc néng thon. Ty 1& 81,9%
lao dong can dao tao nghé, tuong duong véi
khoang gan 30 triéu lao dong noéng thoén
(ndm 2009) 134 mot s6 luong khong nhd va
ciing khéng dé dang dap ting véi hé thong co
sd dao tao nghé (cung dao tao nghé) nhu cua
Viét Nam hién nay.

Dao tao nghé cho lao dong nong thon,
dic biét cho ngudi nghéo, déng bao dan toc
thiéu s6 dugc xem la chia khéa dé da dang
héa sinh ké, gitip ho thoat duge ‘bay doéi
nghéo — poverty trap’ dé giam nghéo bén
viing. Kinh nghiém phat trién néng thén &
cac nuéc trén thé giéi cling da chi rd dao tao
nghé ciing 14 phuong thiic hiiu hiéu dé ngusi
lao dong c6 thé chuyén d6i nghé nghiép sang
nhiing nganh nghé dem lai cho ho thu nhap
cao hon, tranh dudc ‘bay thu nhap trung
binh’. Hon thé& niia, doi héi dao tao luc lugng
lao dong tay nghé cao, trong dé c6 lao dong
noéng thon theo yéu cau ctia qua trinh coéng
nghiép hoa - hién dai hoa dat nuéc 14 mot
trong nhiing vAn dé biic xic cAn phai duge
giai quyét ngay ti thoi diém nay.

Dé c6 thé nang cao hiéu qua hoat dong
dao tao nghé cho lao dong néng thén, trude
hét can xac dinh s6 lugng lao déng can dudc
dao tao nghé va cac nganh nghé can dao tao.
Trong thoi gian téi, su chuyén dich cd ciu lao
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dong gifia cac nganh, vung, khu vuc kinh t&
sé& con tiép tuc dién bién manh hon niia
nhim hgp I hod co cdu va tdi uu hoa viéc st
dung luc lugng lao dong cho ci khu vic néng
thon va thanh thi. Vi vay, du bao lao dong
néng thén sé& dudc chia thanh 2 nhém doi
tugng chinh:

Lao dong ¢ lai khu vuc nong thén, gom
i) Nong dan chuyén nghiép 12 nhiing nguci
song tai khu vuc néng thén, chuyén san xuat
ndng nghiép véi quy md xuit 16n, kha niang
chuyén mén hoa cao... va ii) Lao dong lam
cic nganh nghé phi néng nghiép nhu cac
nghé truyén théng, dich vu, tiéu thu cong
nghiép... tai néng thon.

Lao dong roi khoi nong thoén, gém i)
Khéi chinh thiic 13 nhiing ngudi di cu ra
thanh phé véi nhiing cong viéc tuong doi rd
rang, chinh thtc; ii) Khoi khéng chinh thiic
thudng 1a nhiing ngusi di cu ra thanh phd
mot cach tu do va iii) Lao déng xuét khau.

Ngoai ra con mdt nhém niia ciing can
duge quan tam, d6 1a hoc sinh dén tudi hoc
nghé nhung chua cé viéc lam. Day ciing 1a
médt nhém can duge dua vao trong tAm ngdm
ctia hé thong dao tao nghé dé lam co s6 cung
cdp dau vao cho lyc lugng lao dong trong
tuong lai.

3.1.2. Thuc trang nguén cung dao tao
nghé

Theo s6 liéu ctia Téng cuc Day nghé
(2010), hién nay ca nuéc c6 2.052 co s6 day
nghé (trong d6 c6 55 truong cao ding nghé,
242 trudng trung cip nghé, 632 trung tam
day nghé va 1.123 co sé gido duc, 16p day
nghé tai doanh nghiép tai cac lang nghé... c6
chiic ning va nhiém vu day nghé). Trong do,
cac cd s6 cong lap chiém khoang 62% téng so
cic cd sd day nghé hay néi cach khac Nha
nuéc van dang déng vai tro chu dao trong hé
théng day nghé do hau hét cac co s ngoai
cong lap déu c6 quy md nhd. Ngoai ra ciing
c6 thé ké dén mang ludi cac co sé dao tao
nghé khéng chinh thiic nhu cac co sd san

xudt 1am nghé truyén théng hoic cac cong
dong dia phuong véi cac trung tAm hoc tap
cong ddéng. C6 thé néi cac hinh thic t8 chic
day nghé cho lao déng néng thén hién nay
rat da dang vé ca hinh thic t6 chtc, tén goi,
c6 quan quan ly va hinh thtic s6 hitu tu
trung uong t6i dia phuong. Mang 1uéi co s6
day nghé c6 quy moé dao tao khodng
1.700.000 ngudi/mam (quy mo tuyén sinh
nam 2007 - 2008 1a 1.436.000 ngudi).

Cac sb liéu trén cho thdy, m#c du hién
nay da duge quan tAm phat trién kha manh
mé nhung mang luéi hé thong co s6 dao tao
nghé nudc ta chua dap tng nhu cau thuc t&
(méi chi néi vé s& lugng chii chua néi dén
chat lugng). Gia st trong thoi gian téi nhu
ciu lao dong tay nghé cao khong gia ting va
mang luéi co sé dao tao nghé duge gii
nguyén nhu hién tai thi phai mat khoang 20
nim niia méi dao tao duge hét luc lugng lao
dong nong thén chua qua dao tao hién nay.
Mat khéac, viéc qua tap trung hoat dong dao
tao nghé trong cac co s6 cong lap va kha
nang xa hoi hoa hién con rat han ché da lam
tram trong thém tinh trang cung khong dap
ting du cau trong linh vuc nay.

Tém lai, c6 thé néi quan hé cung ciu
trong linh vuc ddo tao nghé ctia nuéc ta hién
nay la rat mat cAn bang, hay néi ding hon la
cung dao tao nghé 1a qua thap so véi cau dao
tao nghé.

Do tao nghé néi chung va dao tao nghé
cho lao déng néng thén ndi riéng luén nhan
dugc su quan tiAm ctia Dang va Nha nudc va
da c6 nhiing co ché, chinh sach ciung céc giai
phap thuc hién kha déng bd. Mic du vay,
qué trinh trién khai céng tac dao tao nghé
nhiing nam truéc day con boc 16 mot s ton
tai nhu sau:

Thiz nhdt, vé vai tro cia Nha nudc, van
con nhiing bat cap chu yéu lién quan dén co
ché, chinh sach vé day nghé - dic biét 1a day
nghé ngin han cho lao dong néng thoén con
tdn man, c6 qua nhiéu chuong trinh, du an
day nghé, chua thong nhat dan téi su chong
chéo, kém hiéu qua. Cac bat cap néi bat duge

675



Pham Béo Duwong

xac dinh bao gém: giéi han déi tugng, thoi
gian dao tao, quy dinh s6 hoc vién/l6p chua
hgp 1y, mic hd trg thap va bat cap trong co
ch& 16ng ghép, thu tuc thanh quyét toan
kinh phi,... Bén canh dé, viéc phéi hop gitia
c6 quan chu tri trién khai (S6 Lao dong -
Thuong binh va X& hoi) va cac cd quan khac
c6 lién quan tai dia phuong 1la S6 Nong
nghiép va Phét trién nong thén, S Coéng
thuong, Hoi Nong dan... chua t6t, dan dén
viéc trién khai cht yéu do cd quan chu tri
thuc hién. Diéu nay lam cho viéc dao tao
nghé khong theo yéu ciu phat trién kinh t&,
x4 hoi dia phuong ma theo ning luc sin c6
cta céc cd s6 dao tao. Méc du Luat Day nghé
da dugc ban hanh tuy nhién, van con nhiéu
van ban huéng dan thi hanh Luat chua dudc
cac cd quan lién quan ban hanh.

Thi hai, vé hé thong dao tao nghé: Hé
thong dao tao nghé ctia Nha nuéc van con
chiém uu thé tuyét doi, x& hoi héa cong tac
dao tao nghé van chua dat dugc cac két qua
nhu mong doi. R4t it truong nghé ngoai cong
lap, didc biét, thiéu ving cac co s day nghé
cia nudc ngoai. Viéc t6 chiic dao tao cho
noéng dan chua linh hoat, chua phu hgp véi
dac diém cta lao dong nong thon - thuong 1a
lao dong chinh trong ho, rat khoé c6 thé tam
ding cong viéc dé di hoc. Chua c6 nhiéu su
da dang cac md hinh dao tao nghé phu hop
v6i dac diém cta lao dong néng nghiép —
néng thén. Chua huy déng duge doi ngi
chuyén gia néng nghiép, nghé nhan, cac vién
nghién ctu va cac hoi nghé nghiép tham gia
qué trinh dao tao lam cho kién thtic dao tao
nghéo nan, chua phu hop véi thuc t& va chua
dua dugc céng nghé méi vao trong dao tao.
Cong tac tu van nghé nghiép ciing chua tot.
Nguoi nong dan thidu thong tin vé nghé
nghiép, vé dinh hudng phat trién kinh t&, xa
hdi, vé co hoi viéc lam. Tu d6, dan dén viéc
lya chon nganh nghé dao tao theo cam tinh,
sau khi t6t nghiép khong tng dung kién
thic, k¥ ning dugc hoc vao hoat dong nghé
nghiép cia minh. Tinh trang bd hoc nhiéu
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din dén kho khan cho qua trinh dao tao va
quan ly cta co s6 dao tao va cac co quan cb
lién quan. Nhiéu co s6 dao tao khéng xac
dinh dudc muc tiéu rd rang vé két qua dao
tao dan dén viéc dao tao nghé chua thuc su
gin két véi giai quyét viéc lam, dinh huéng
va quy hoach phat trién kinh t& xa hoi, véi
yéu cAu chuyén dich co c&u lao dong, co cu
kinh t€ tai dia phuong.

Thi ba, con ton tai quan diém, nhin
nhén chua thuc su chuén xéac vé cong tac dao
tao nghé; van con tu tudng thu dong, y lai,
col day la cong tac xa hoi, 1a nhiém vy cta
Nha nude. Can ¢6 su d6i mội tu duy vé cong
tac day nghé, xac dinh rd d6 1a loai hinh dich
vu (dich vu coéng trong mot s6 truong hgp
nhat dinh). Trén co s6 d6, can ton trong cac
nguyén téc van hanh cta co ché thi trudng
doi véi cung — cau dao tao nghé. Nha nuéc
chi can thiép, hé trg khi xuat hién nhiing
that bai ctia thi trusng doi hoéi cic can thiép
can thiét ctia Nha nudc d6i véi cac hang héa
cong, dich vu cong.

3.2. Pinh huéng d6i méi tu duy day nghé
cho lao dong nong thon

3.2.1. Dinh huéng chung

Theo quan diém thi truong, hé théng
dao tao nghé can dugc coi nhu mét loai hinh
cung cap dich vu, trong d6 cac dich vu can
dugc da dang hoa ca vé loai hinh, hinh thtic
cung cap va ngudi cung cap. Trén cd sé do, td
chiic hé théng dao tao nghé can tra 16i dudc
cac cau hdéi sau: 1) Ai 12 ngudi cung cdp dich
vu (dao tao nghé)? ii) Ai 1a ngudi c6 nhu cau
cAn dao tao? va iii) Pao tao cai gi?

Ngoai ra, véi ddc thi cia Viét Nam, dé
t6 chtic hoat dong dao tao nghé c¢6 hiéu qua,
Nha nuéc can c6 cac chinh sach ho trg cho ca
2 phia ngudi cung cdp dich vu va ngudi cé
nhu cau st dung dich vu. Cac hd trg sé bao
gom nhiéu loai hinh khac nhau va sé tap
trung trong 2 linh vuc: i) Cac hé trg cho hé
thong dao tao va ii) Cac hd tr¢ cho nguoi
tham gia dao tao.
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Véi hién trang hién nay, chi khi nao dap
ting dudc cac van dé trén, hé thong co s6 dao
tao nghé cho lao dong néng thén Viét Nam
méi c6 thé thuc hién muc tiéu dé ra 1a dao
tao dugde mot lyc lugng lao dong tay nghé cao
phuc vu cho su nghiép céng nghiép hoa -
hién dai hoa dat nudc.

3.2.2. Cdc dé xudt chinh

- Vé vai tro cua Nha nudc: Giai doan
hién nay, trong diéu kién hé théng co sé dao
tao nghé nudc ta con nhiéu bat cap, viéc Nha
nude cung cip cac hd trg ban ddu dé khéi
dong va khuyén khich su phat trién ctia hé
thong nay la rat cAn thiét. Tuy nhién, can
xéc dinh quan diém nh4t quan ngay tit dau
1a phai xac dinh dtng vai tro hd trg cia Nha
nudc, tranh tinh trang bao cdp tran lan, lam
mét dong luc phat trién cta ca hé théng. Cu
thé, Chinh pht nén déng vai trd hd trg trong
giai doan dau nham diu tu co sé ha tang cho
hé thong dao tao nghé nhu xay dung trudng
16p v6i quy mé va quy hoach hgp 1i.

- Chuong trinh quéc gia vé Pao tao nghé:
Truée mét, cAn khan trucng xay dung va
trién khai Chuong trinh Muc tiéu quéc gia
phat trién dao tao nghé cho lao dong nong
thon nham tao ra mot hé théng dao tao nghé
duge chudn hoa, it nhit 14 & c&p qudc gia va
tién t6i sé 1a theo tiéu chudn quéc té.
Chuong trinh nay sé dugc xem nhu 1a mét co
sd nén tang ban dau lam ban dap cho su
phat trién mét cach doc lap, tu chu cta hé
thong dao tao nghé Viét Nam trong tuong
lai. Chuong trinh cdn bao gém ca cac loai
nganh nghé truyén théng vén 1la mot trong
nhiing thé manh cta Viét Nam nhim luu gii
va phat trién dudc cac nganh nghé nay via
gin gili truyén thong vin hoa viia gép phan
phét trién kinh t& dat nudc.

- Chuédn hod hé théng dao tao nghé: Can
chi dao quy chuén gido trinh trén toan qudc
cho ting loai nganh nghé dao tao, mé rong
va tang cuong ning luc cho chinh d6i ngi
gido vién dao tao nghé, cic co quan chtic
ning déng vai trd kiém tra, giam sat qua

trinh thuc hién. Viéc chudn hoé cin phai bao
gom dudc ca 4 linh vuc day, hoc, thi va cdp
bang nham t6i uu hoa viéc si dung cac
nguoén hd trg cia Nha nudc va dat dude chat
lugng dau ra tét nhat. T4t nhién, dé c6 thé
thuc thi duge muc tiéu nay cho mét muc tiéu
16n hon la dao tao duge luc lugng lao dong
tay nghé cao chic chéin sé can c6 mot khoan
ngan siach khoéng nhé. Tuy nhién, ngin sach
duge st dung mot cach diung dan va hiéu qua
s& mang lai nhiing két qua 16n hon, gép phan
phat trién kinh t& d&t nuéc mét cach nhanh
chéng, manh mé va bén viing.

- Xa hoi hod dao tao nghé: Mot trong
nhiing hd tr¢ chinh sich quan trong Chinh
pht cdn sém dua ra d6 1a cac chinh sach
nham khuyén khich xa hoi hoa hé théng dao
tao nghé. Cac chinh sach nay nén bao gém
viộc xem xét ¢6 phan hoa cac trudng cộng lap
hién c6 hoat dong kém hiéu qua, khuyén
khich céc t8 chic, ca nhan trong nuée tham
gia dau tu cho linh vuc dao tao nghé va hon
nita 1a khuyén khich céc t6 chiic, cA nhan
nuéc ngoai tham gia lién doanh, lién két
hoéc dau tu cho linh vuyc dao tao nghé 6 Viét
Nam. Tuy nhién, hoat dong dau tu cho linh
vuc day nghé con kha md nhat mot phan do
chua c6 cac chinh séch hd tro cu thé va du
manh dé khuyén khich nha dau tu. Do d6,
dé c6 thé x4y dung va phat trién dugec mét
hé théng dao tao nghé, Chinh phu cin c6
chinh sach thu hit dau tu manh vao linh
vuc nay nham tan dung dude moi nguébn luc
cho phat trién.

- Té chite va qudn Ii dao tao nghé: Pay
13 mot van dé can dugec quan tAm néu mudén
hé théng dao tao nghé ¢ thé hoat dong duge
mot cach hiéu qui, dic biét 1a trong thoi
gian dau véi cac hd trg cta Nha nude. Dé
tranh truong hop cac ho trg cia Nha nuéc bi
st dung sai muc dich ho#c kém hiéu qua,
quy trinh quan li nén dugc xay dyng theo
huéng phi tap trung, phat huy dan chua va
dua vao cong déng. Vé6i hinh thiic quan li nay
cac t6 chiic xa hoi, t6 chtc cong ddng truyén
thong cin duge khuyén khich dé phat trién
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t6i da bao gém ca tang cudng nang luc cho
cac t6 chiic sdn c6 nhdm ting cudng kha
nang giam sat tit phia cong dong d6i véi qua
trinh st dung cac hd trg ciia nha nuéc cho
cac muc tiéu cua Chuong trinh. Mt khac,
cac hd trg cia Nha nudc ciing nén dudc
chuyén qua kénh truc tiép 1a cac co sé dao
tao nghé nham vita khuyén khich su phat
trién cta mang luéi nay vita chia sé trach
nhiém quan 1li cic khoan hé trg ctia Nha
nuéc mot cach chinh théng. Trong quy trinh
nay, vai tro cia chinh quyén dia phuong (cip
x3) cling can dudc nhan manh phdi két hgp
véi cac cong doéng dia phuong theo phuong
chAm ‘Nha nuéc va nhan dan cung lam’ dé
téng hiéu qua trong quan Ii.

Xay dung cac md hinh dao tao nghé phu
hop cho lao déng nong thén. Day nghé cho
lao dong néng thén cé thé duge thuc hién
duéi nhiéu hinh thtic khac nhau nhu day tai
cac co s0 day nghé; day nghé theo don dit
hang cla cac tap doan, téng céng ty; day
nghé luu doéng (tai xa, thén, ban); day nghé
tai doanh nghiép va cac co s6 san xuat kinh
doanh, dich vu; day nghé gén véi cac viing
chuyén canh, lang nghé;... Phuong thtc dao
tao cling can phai da dang hoa, phu hop véi
tting nhém déi tugng va diéu kién cua ting
viing, mién..., nhu dao tao tap trung tai co s6
day nghé déi véi nhiing néng dan chuyén déi
nghé nghiép (trung tdm day nghé, truong
trung cip, cao ding nghé, cac truong khac c6
tham gia day nghé...); dao tao nghé luu dong
cho nong dan lam noéng dan hién dai tai cac
lang, x&, thon, ban; day nghé tai noi san
xuét, tai hién trudng theo kiéu FFS (Farmer
Field Schools).

- Thi truong: Nhu da dé cap 6 trén, mot
trong nhitng yéu to c6 thé bao dam tinh bén
viing va hiéu qua dé phat trién hé théng dao
tao nghé chinh 1a can xem xét hé théng nay
dudi géc do thi truong - coi day 1a mot dang
cung cip dich vu. Chinh vi vay, viéc van
hanh hé théng nay ké ca trudc mét va trong
tudng lai cAn bao dam cac nguyén tic cta thi
truong nhu can déi cung ciu, thuc hién cac
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hoat déng marketing... mot cdch nhuan
nhuyén. Mét trong nhiing yéu td cAn nhan
manh 6 day, véi loai hinh dich vu nay d6 1a
cAn phai c6 mot ‘cAu noi’ gitia phia cung va
phia cAu. CAu néi nay c6 thé 1a dich vu cung
cap thong tin thong thudng va cao cap hon c6
thé 1a ca mot mang ludi dich vu tu vin vé
linh vuc nay. CAu néi nay sé 1a moét nhan té
quan trong bido ddm su thanh cong cua
Chuong trinh v6i hiéu qua cao nhat, bao
dam cung va cau dao tao nghé dude két noi
va can d6i mot cach hop 1i.

4. KET LUAN

Véi sy quan tAm ctia Dang va Nha nudc,
cong tac dao tao nghé, dac biét cho lao dong
noéng thon Viét Nam da c6 nhiing buéc tién rd
rét nhung duong nhu van la chua da dé dap
ing yéu cdu cua cong tac giam nghéo bén
viing, xay dung néng thén mdi va dac biét 1a
yéu cdu ngudn nhan luc chat lugng cao cho
cong cude cong nghiép hoa - hién dai hoa dat
nuée. Trong téng s6 35 triéu lao dong néng
thon, c6 t61 82% khoéng c6 chuyén moén k§y
thuat. Trong khi d6, hé théng cac co s6 dao
tao nghé nudc ta van viia thiéu vé so lugng,
vita yéu vé chdt lugng. Qua trinh trién khai
cong tac dao tao nghé thdi gian qua coén boc 16
nhiing ton tai khi€m khuyét, dic biét lién
quan dén cac co ché, chinh sach vé day nghé.
Tién trinh x& hdi héa cong tac dao tao nghé
con cham, chua thuc su huy déng duge moi
thanh phan tham gia. Day nghé cong lap
chiém uu thé tuyét déi nhung chua c6 su da
dang mé hinh day nghé dé phu hop véi dic
thu cua lao dong néng nghiép — noéng thon.
Bén canh dé, van con tén tai nhiing quan
diém, nhin nhan chua thuc su phu hop vé
cong tac dao tao nghé, van con tu tudng thu
dong, y lai cia mot bd phan ngudi dan trong
x4 hoi. D6 1a nhiing nguyén nhan dan dén
hién trang dai da s6 lao dong nong thon Viét
Nam van con chua qua dao tao nghé. Trong
thoi gian téi, song song véi tién trinh giam
nghéo bén viing va xiy dung néng thén méi,



Dinh hwéng chinh sach dao tao nghé cho lao déng néng thén

duéi ap luc cta hoi nhap kinh t& quéc té, qua
trinh céng nghiép hoa - hién dai hoa sé cang
dién ra manh mé. Nhu cau vé luc lugng lao
dong c6 tay nghé cao, ki ning gidi sé ngay
cang 16n. Tham chi, trong tuong lai gin, Viét
Nam rét c6 thé sé khong thé phat trién kinh
té& dua trén uu thé vé ‘lao dong ré’ nhu truéc
niia. Do d6, Nha nuéc can nhanh chéng cé
nhiing giai phap manh nham giai quyét tinh
trang nay. ¢ giai doan dau, vội vai trd quan
trong cung cip cic hang héa va dich vu cong,
Nha nuéc cAn quyét liét trién khai Chuong
trinh muc tiéu qudc gia dao tao nghé cho lao
déng néng thén va tién hanh chudn hoéa hé
thong dao tao nghé. Bén canh d6, cin tiép tuc
xtic tién quéa trinh xa hdi héa cong tac dao tao
nghé, hoan thién va phat trién hé thong dao
tao nghé véi nhiing mé hinh day nghé phu
hop. Diéu rat quan trong 1a cdn van dung
nguyén tic thi trudng trong cung cdp dich vu
day nghé cho lao dong néng thon dé xay dung
lyc lugng lao dong tay nghé cao mot cach
nhanh chéng va hiéu qua.
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TÓM TẮT


Việt Nam hiện nay đang có lực lượng lao động nông thôn hùng hậu với khoảng 35 triệu người, chiếm 74% tổng lực lượng lao động cả nước. Mặc dù vậy, thực tế có tới gần 82% số lao động này không có chuyên môn kỹ thuật. Dạy nghề cho lao động nông thôn vừa có ý nghĩa kinh tế, vừa có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, phục vụ đắc lực cho công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Để làm tốt điều này, bên cạnh việc tăng cường năng lực cho hệ thống dạy nghề, cần mạnh dạn đổi mới phương thức dạy nghề. Bài viết đề xuất một số định hướng chính sách chủ yếu trong việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian tới.


Từ khoá: Đào tạo nghề, định hướng chính sách, lao động nông thôn.


SUMMARY


Vietnam currently possesses a great number of rural labors totaling of about 35 million labors, accounted for 74% total labor force. However, in fact, there are 82% of these rural labors are not trained yet. Vocational training for rural labors are of importance in terms of economic, social and human considerations for sustainable poverty reduction, building up new rural areas, and for the industrialization and modernization process of the nation. To achieve it, besides strengthening capacity of the vocational training system, it is also necessary to renew training mechanism. This article proposes some major policy orientations in spuring vocational training for rural labors. 


Key words: Policy orientations, rural labors, vocational training.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Trong những năm qua, với sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực nông thôn nước ta đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trên thực tế các kết quả đạt được chưa đáp ứng được các yêu cầu phát triển. Đại đa số nông dân làm nông nghiệp cũng như lao động phi nông nghiệp ở nông thôn đều chưa qua đào tạo chính thức, có rất ít người được đào tạo nghề để có thể tham gia vào các công việc sản xuất quy mô lớn, mang tính công nghiệp. Hệ thống cơ sở đào tạo nghề nhìn chung còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng đào tạo để có thể đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của thị trường lao động (Mạc Tiến Anh, 2010). Chủ trương xã hội hóa công tác đào tạo nghề đã được Đảng và Nhà nước khẳng định từ lâu, tuy nhiên, kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, chưa thực sự huy động được toàn xã hội tham gia tích cực vào công việc quan trọng này. Có thể thấy rằng để đạt được mục tiêu xóa đói, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới giàu đẹp và công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn thì việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hết sức quan trọng và cấp thiết. Để làm tốt điều này, bên cạnh việc tăng cường năng lực cho hệ thống dạy nghề, cần mạnh dạn đổi mới phương thức dạy nghề (Phạm Vũ Quốc Bình, 2011). Trên cơ sở đánh giá thực trạng chất lượng lao động nông thôn và năng lực đáp ứng của hệ thống dạy nghề, phân tích các vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách đào tạo nghề thời gian qua, bài viết này hướng tới mục tiêu đề xuất một số định hướng chính sách chủ yếu trong việc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn thời gian tới.


2. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG
      PHÁP NGHIÊN CỨU


Tiếp cận hệ thống cung – cầu được sử dụng xuyên suốt quá trình nghiên cứu. Nghiên cứu bắt đầu bằng các phân tích thực trạng nguồn lao động nông thôn, đặc biệt trên phương diện chất lượng nguồn lao động. Tiếp đó là các đánh giá liên qua đến thực trạng nguồn cung đào tạo nghề, thảo luận các bất cập, tồn tại liên quan đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn để từ đó đề xuất các giải pháp. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này bao gồm các số liệu được công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, các số liệu thứ cấp của các công trình nghiên cứu và các báo cáo đánh giá có liên quan của các Bộ, ngành (trong đó, chủ yếu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn). 


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
    LUẬN


3.1. Thực trạng đào tạo nghề cho lao động
        nông thôn


3.1.1. Thực trạng nguồn lao động nông thôn


Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số trung bình cả nước năm 2009 là 86 triệu người, trong đó khu vực nông thôn chiếm 70,4%.

Trong giai đoạn 2000 - 2009,  mỗi năm dân số nước ta tăng thêm khoảng 950 nghìn người, đạt tốc độ tăng dân số trung bình 1,15%/năm, trong đó khu vực nông thôn tăng 200 nghìn người/năm và có xu hướng giảm dần. Tổng lực lượng lao động (từ 15 tuổi trở lên) đang làm việc tại thời điểm 1/7 năm 2009 là 55,5 triệu người, chiếm 65% dân số. Giai đoạn 2000 - 2009, lực lượng lao động có việc làm có xu hướng tăng. Số liệu điều tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qua các năm cho thấy khu vực nông thôn là nơi cung cấp nguồn lao động chủ yếu của cả nước (Bảng 1). Hiện nay, do tốc độ đô thị hoá cao trong cả nước cộng với luồng lao động dịch chuyển mạnh mẽ từ nông thôn ra thành thị làm cho tốc độ tăng lao động giai đoạn 2000 - 2009 ở thành thị cao hơn nhiều so với nông thôn (khoảng 3,4% so với gần 2,1%). Điều này đã dẫn đến sự thay đổi cơ cấu lao động nông thôn - thành thị. Năm 1996 lao động nông thôn chiếm khoảng 80% tổng lực lượng lao động, thành thị chỉ chiếm khoảng 20% nhưng đến năm 2006, tỷ lệ này là 75% và 25% và năm 2009 tương ứng là 73,6% và 26,4%. Năm 1996, lực lượng lao động nông thôn có khoảng 28,03 triệu người, đến năm 2006 ước tính khoảng 38,7 triệu người, năm 2009 là 35,12 triệu người. Tuy nhiên, hiện nay và trong tương lai, lao động trong khu vực nông thôn cần giải quyết việc làm sẽ tiếp tục gia tăng. Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2004 - 2005, cả nước đã thu hồi hơn 817.400 ha đất nông nghiệp và cứ 1 ha đất nông nghiệp bị thu hồi thì ước tính có khoảng 13 lao động ở nông thôn mất việc làm (con số này ở vùng đồng bằng sông Hồng là 15 người) như vậy tổng số lao động không có việc làm do bị thu hồi đất nông nghiệp tới hơn 11,5 triệu người (tính đến năm 2005 mới chỉ có khoảng 49% tìm được việc làm). Ước tính từ năm 2006 - 2010 đất nông nghiệp bị thu hồi khoảng 640.000ha, theo đó xấp xỉ 10 triệu lao động ở nông thôn mất việc làm. 


Bảng 1. Cơ cấu lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm
theo trình độ chuyên môn (%)


		Trình độ chuyên môn

		Tổng số

		Nam

		Nữ



		1. Không có chuyên môn kỹ thuật

		81,9

		77,6

		86,5



		2. Công nhân kỹ thuật không có bằng

		6,5

		8,1

		4,8



		3. Sơ cấp nghề

		3,2

		4,8

		1,5



		4. Trung cấp nghề

		1,7

		2,7

		0,6



		5. Trung học chuyên nghiệp

		3,3

		3,4

		3,1



		6. Cao đẳng nghề

		0,2

		0,3

		0,1



		7. Cao đẳng

		1,2

		0,8

		1,6



		8. Đại học

		2

		2,2

		1,7





Nguồn: Điều tra lao động & việc làm tại thời điểm ngày 1/9/2009, Tổng cục Thống kê, 2010 


Về mặt chất lượng lao động, trình độ chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp của lao động nông thôn nước ta còn rất hạn chế. Điều tra lao động việc làm năm 2009 của Tổng cục Thống kê cho thấy trình độ chuyên môn của lực lượng lao động nông thôn nước ta nói chung còn rất thấp. Tỷ lệ lao động chưa có chuyên môn kỹ thuật, chưa có kỹ năng và cũng chưa qua đào tạo chiếm tới 82% tổng số lao động nông thôn cả nước. Lao động có kỹ năng (đã qua đào tạo bao gồm cả được cấp bằng và không cấp bằng) chỉ chiếm khoảng 11,6%, trong đó chỉ có 2,4% số lao động nông thôn có trình độ cao đẳng, đại học (bao gồm cả cao đẳng nghề), 5% lao động có trình độ trung cấp (kể cả trung cấp nghề), 3,2% có trình độ sơ cấp nghề, còn lại khoảng 6,5% là công nhân kỹ thuật nhưng chưa có bằng. Chỉ tiêu này đối với lao động nữ khu vực nông thôn còn thấp hơn nhiều, với 86,5% tổng số lao động nữ nông thôn chưa qua đào tạo, trong số gần 13,5% còn lại đã qua đào tạo kĩ năng chỉ có 2,4% là được đào tạo ở cấp cao đẳng hoặc đại học, 3,7% ở cấp trung học chuyên nghiệp và tới 4,8% được gọi là công nhân kĩ thuật nhưng chưa được cấp bất kì loại văn bằng hoặc chứng chỉ nghề nghiệp nào (Tổng cục Thống kê, 2010).

Như vậy, có thể thấy rằng cho đến thời điểm điều tra năm 2009 số lượng lao động cần được đào tạo về nghề nghiệp còn rất lớn, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Tỷ lệ 81,9% lao động cần đào tạo nghề, tương đương với khoảng gần 30 triệu lao động nông thôn (năm 2009) là một số lượng không nhỏ và cũng không dễ dàng đáp ứng với hệ thống cơ sở đào tạo nghề (cung đào tạo nghề) như của Việt Nam hiện nay. 


Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được xem là chìa khóa để đa dạng hóa sinh kế, giúp họ thoát được ‘bẫy đói nghèo – poverty trap’ để giảm nghèo bền vững. Kinh nghiệm phát triển nông thôn ở các nước trên thế giới cũng đã chỉ rõ đào tạo nghề cũng là phương thức hữu hiệu để người lao động có thể chuyển đổi nghề nghiệp sang những ngành nghề đem lại cho họ thu nhập cao hơn, tránh được ‘bẫy thu nhập trung bình’. Hơn thế nữa, đòi hỏi đào tạo lực lượng lao động tay nghề cao, trong đó có lao động nông thôn theo yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước là một trong những vấn đề bức xúc cần phải được giải quyết ngay từ thời điểm này. 


Để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trước hết cần xác định số lượng lao động cần được đào tạo nghề và các ngành nghề cần đào tạo. Trong thời gian tới, sự chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành, vùng, khu vực kinh tế sẽ còn tiếp tục diễn biến mạnh hơn nữa nhằm hợp lí hoá cơ cấu và tối ưu hoá việc sử dụng lực lượng lao động cho cả khu vực nông thôn và thành thị. Vì vậy, dự báo lao động nông thôn sẽ được chia thành 2 nhóm đối tượng chính:


Lao động ở lại khu vực nông thôn, gồm i) Nông dân chuyên nghiệp là những người sống tại khu vực nông thôn, chuyên sản xuất nông nghiệp với quy mô xuất lớn, khả năng chuyên môn hoá cao… và ii) Lao động làm các ngành nghề phi nông nghiệp như các nghề truyền thống, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp… tại nông thôn.


Lao động rời khỏi nông thôn, gồm i) Khối chính thức là những người di cư ra thành phố với những công việc tương đối rõ ràng, chính thức; ii) Khối không chính thức thường là những người di cư ra thành phố một cách tự do và iii) Lao động xuất khẩu.


Ngoài ra còn một nhóm nữa cũng cần được quan tâm, đó là học sinh đến tuổi học nghề nhưng chưa có việc làm. Đây cũng là một nhóm cần được đưa vào trong tầm ngắm của hệ thống đào tạo nghề để làm cơ sở cung cấp đầu vào cho lực lượng lao động trong tương lai.


3.1.2. Thực trạng nguồn cung đào tạo
          nghề


Theo số liệu của Tổng cục Dạy nghề (2010), hiện nay cả nước có 2.052 cơ sở dạy nghề (trong đó có 55 trường cao đẳng nghề, 242 trường trung cấp nghề, 632 trung tâm dạy nghề và 1.123 cơ sở giáo dục, lớp dạy nghề tại doanh nghiệp tại các làng nghề… có chức năng và nhiệm vụ dạy nghề). Trong đó, các cơ sở công lập chiếm khoảng 62% tổng số các cơ sở dạy nghề hay nói cách khác Nhà nước vẫn đang đóng vai trò chủ đạo trong hệ thống dạy nghề do hầu hết các cơ sở ngoài công lập đều có quy mô nhỏ. Ngoài ra cũng có thể kể đến mạng lưới các cơ sở đào tạo nghề không chính thức như các cơ sở sản xuất làm nghề truyền thống hoặc các cộng đồng địa phương với các trung tâm học tập cộng đồng. Có thể nói các hình thức tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn hiện nay rất đa dạng về cả hình thức tổ chức, tên gọi, cơ quan quản lý và hình thức sở hữu từ trung ương tới địa phương. Mạng lưới cơ sở dạy nghề có quy mô đào tạo khoảng 1.700.000 người/năm (quy mô tuyển sinh năm 2007 - 2008 là 1.436.000 người). 


Các số liệu trên cho thấy, mặc dù hiện nay đã được quan tâm phát triển khá mạnh mẽ nhưng mạng lưới hệ thống cơ sở đào tạo nghề nước ta chưa đáp ứng nhu cầu thực tế (mới chỉ nói về số lượng chứ chưa nói đến chất lượng). Giả sử trong thời gian tới nhu cầu lao động tay nghề cao không gia tăng và mạng lưới cơ sở đào tạo nghề được giữ nguyên như hiện tại thì phải mất khoảng 20 năm nữa mới đào tạo được hết lực lượng lao động nông thôn chưa qua đào tạo hiện nay. Mặt khác, việc quá tập trung hoạt động đào tạo nghề trong các cơ sở công lập và khả năng xã hội hoá hiện còn rất hạn chế đã làm trầm trọng thêm tình trạng cung không đáp ứng đủ cầu trong lĩnh vực này. 


Tóm lại, có thể nói quan hệ cung cầu trong lĩnh vực đào tạo nghề của nước ta hiện nay là rất mất cân bằng, hay nói đúng hơn là cung đào tạo nghề là quá thấp so với cầu đào tạo nghề.


Đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề cho lao động nông thôn nói riêng luôn nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và đã có những cơ chế, chính sách cùng các giải pháp thực hiện khá đồng bộ. Mặc dù vậy, quá trình triển khai công tác đào tạo nghề những năm trước đây còn bộc lộ một số tồn tại như sau:


Thứ nhất, về vai trò của Nhà nước, vẫn còn những bất cập chủ yếu liên quan đến cơ chế, chính sách về dạy nghề - đặc biệt là dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn còn tản mạn, có quá nhiều chương trình, dự án dạy nghề, chưa thống nhất dẫn tới sự chồng chéo, kém hiệu quả. Các bất cập nổi bật được xác định bao gồm: giới hạn đối tượng, thời gian đào tạo, quy định số học viên/lớp chưa hợp lý, mức hỗ trợ thấp và bất cập trong cơ chế lồng ghép, thủ tục thanh quyết toán kinh phí,… Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa cơ quan chủ trì triển khai (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) và các cơ quan khác có liên quan tại địa phương là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Hội Nông dân... chưa tốt, dẫn đến việc triển khai chủ yếu do cơ quan chủ trì thực hiện. Điều này làm cho việc đào tạo nghề không theo yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội địa phương mà theo năng lực sẵn có của các cơ sở đào tạo. Mặc dù Luật Dạy nghề đã được ban hành tuy nhiên, vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa được các cơ quan liên quan ban hành.


Thứ hai, về hệ thống đào tạo nghề: Hệ thống đào tạo nghề của Nhà nước vẫn còn chiếm ưu thế tuyệt đối, xã hội hóa công tác đào tạo nghề vẫn chưa đạt được các kết quả như mong đợi. Rất ít trường nghề ngoài công lập, đặc biệt, thiếu vắng các cơ sở dạy nghề của nước ngoài. Việc tổ chức đào tạo cho nông dân chưa linh hoạt, chưa phù hợp với đặc điểm của lao động nông thôn - thường là lao động chính trong hộ, rất khó có thể tạm dừng công việc để đi học. Chưa có nhiều sự đa dạng các mô hình đào tạo nghề phù hợp với đặc điểm của lao động nông nghiệp – nông thôn. Chưa huy động được đội ngũ chuyên gia nông nghiệp, nghệ nhân, các viện nghiên cứu và các hội nghề nghiệp tham gia quá trình đào tạo làm cho kiến thức đào tạo nghèo nàn, chưa phù hợp với thực tế và chưa đưa được công nghệ mới vào trong đào tạo. Công tác tư vấn nghề nghiệp cũng chưa tốt. Người nông dân thiếu thông tin về nghề nghiệp, về định hướng phát triển kinh tế, xã hội, về cơ hội việc làm. Từ đó, dẫn đến việc lựa chọn ngành nghề đào tạo theo cảm tính, sau khi tốt nghiệp không ứng dụng kiến thức, kỹ năng được học vào hoạt động nghề nghiệp của mình. Tình trạng bỏ học nhiều dẫn đến khó khăn cho quá trình đào tạo và quản lý của cơ sở đào tạo và các cơ quan có liên quan. Nhiều cơ sở đào tạo không xác định được mục tiêu rõ ràng về kết quả đào tạo dẫn đến việc đào tạo nghề chưa thực sự gắn kết với giải quyết việc làm, định hướng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế tại địa phương.

Thứ ba, còn tồn tại quan điểm, nhìn nhận chưa thực sự chuẩn xác về công tác đào tạo nghề; vẫn còn tư tưởng thụ động, ỷ lại, coi đây là công tác xã hội, là nhiệm vụ của Nhà nước. Cần có sự đổi mới tư duy về công tác dạy nghề, xác định rõ đó là loại hình dịch vụ (dịch vụ công trong một số trường hợp nhất định). Trên cơ sở đó, cần tôn trọng các nguyên tắc vận hành của cơ chế thị trường đối với cung – cầu đào tạo nghề. Nhà nước chỉ can thiệp, hỗ trợ khi xuất hiện những thất bại của thị trường đòi hỏi các can thiệp cần thiết của Nhà nước đối với các hàng hóa công, dịch vụ công. 


3.2. Định hướng đổi mới tư duy dạy nghề 
       cho lao động nông thôn


3.2.1. Định hướng chung


Theo quan điểm thị trường, hệ thống đào tạo nghề cần được coi nhu một loại hình cung cấp dịch vụ, trong đó các dịch vụ cần được đa dạng hoá cả về loại hình, hình thức cung cấp và người cung cấp. Trên cơ sở đó, tổ chức hệ thống đào tạo nghề cần trả lời được các câu hỏi sau: i) Ai là người cung cấp dịch vụ (đào tạo nghề)? ii) Ai là người có nhu cầu cần đào tạo? và iii) Đào tạo cái gì? 


Ngoài ra, với đặc thù của Việt Nam, để tổ chức hoạt động đào tạo nghề có hiệu quả, Nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ cho cả 2 phía người cung cấp dịch vụ và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ. Các hỗ trợ sẽ bao gồm nhiều loại hình khác nhau và sẽ tập trung trong 2 lĩnh vực: i) Các hỗ trợ cho hệ thống đào tạo và ii) Các hỗ trợ cho người tham gia đào tạo. 


Với hiện trạng hiện nay, chỉ khi nào đáp ứng được các vấn đề trên, hệ thống cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn Việt Nam mới có thể thực hiện mục tiêu đề ra là đào tạo được một lực lượng lao động tay nghề cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.


3.2.2. Các đề xuất chính 


- Về vai trò của Nhà nước: Giai đoạn hiện nay, trong điều kiện hệ thống cơ sở đào tạo nghề nước ta còn nhiều bất cập, việc Nhà nước cung cấp các hỗ trợ ban đầu để khởi động và khuyến khích sự phát triển của hệ thống này là rất cần thiết. Tuy nhiên, cần xác định quan điểm nhất quán ngay từ đầu là phải xác định đúng vai trò hỗ trợ của Nhà nước, tránh tình trạng bao cấp tràn lan, làm mất động lực phát triển của cả hệ thống. Cụ thể, Chính phủ nên đóng vai trò hỗ trợ trong giai đoạn đầu nhằm đầu tư cơ sở hạ tầng cho hệ thống đào tạo nghề như xây dựng trường lớp với quy mô và quy hoạch hợp lí.


- Chương trình quốc gia về Đào tạo nghề: Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng và triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm tạo ra một hệ thống đào tạo nghề được chuẩn hoá, ít nhất là ở cấp quốc gia và tiến tới sẽ là theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình này sẽ được xem như là một cơ sở nền tảng ban đầu làm bàn đạp cho sự phát triển một cách độc lập, tự chủ của hệ thống đào tạo nghề Việt Nam trong tương lai. Chương trình cần bao gồm cả các loại ngành nghề truyền thống vốn là một trong những thế mạnh của Việt Nam nhằm lưu giữ và phát triển được các ngành nghề này vừa gìn giữ truyền thống văn hoá vừa góp phần phát triển kinh tế đất nước. 


- Chuẩn hoá hệ thống đào tạo nghề: Cần chỉ đạo quy chuẩn giáo trình trên toàn quốc cho từng loại ngành nghề đào tạo, mở rộng và tăng cường năng lực cho chính đội ngũ giáo viên đào tạo nghề, các cơ quan chức năng đóng vai trò kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện. Việc chuẩn hoá cần phải bao gồm được cả 4 lĩnh vực dạy, học, thi và cấp bằng nhằm tối ưu hoá việc sử dụng các nguồn hỗ trợ của Nhà nước và đạt được chất lượng đầu ra tốt nhất. Tất nhiên, để có thể thực thi được mục tiêu này cho một mục tiêu lớn hơn là đào tạo được lực lượng lao động tay nghề cao chắc chắn sẽ cần có một khoản ngân sách không nhỏ. Tuy nhiên, ngân sách được sử dụng một cách đúng đắn và hiệu quả sẽ mang lại những kết quả lớn hơn, góp phần phát triển kinh tế đất nước một cách nhanh chóng, mạnh mẽ và bền vững.


- Xã hội hoá đào tạo nghề: Một trong những hỗ trợ chính sách quan trọng Chính phủ cần sớm đưa ra đó là các chính sách nhằm khuyến khích xã hội hoá hệ thống đào tạo nghề. Các chính sách này nên bao gồm việc xem xét cổ phần hoá các trường công lập hiện có hoạt động kém hiệu quả, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước tham gia đầu tư cho lĩnh vực đào tạo nghề và hơn nữa là khuyến khích các tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia liên doanh, liên kết hoặc đầu tư cho lĩnh vực đào tạo nghề ở Việt Nam. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư cho lĩnh vực dạy nghề còn khá mờ nhạt một phần do chưa có các chính sách hỗ trợ cụ thể và đủ mạnh để khuyến khích nhà đầu tư. Do đó, để có thể xây dựng và phát triển đuợc một hệ thống đào tạo nghề, Chính phủ cần có chính sách thu hút đầu tư mạnh vào lĩnh vực này nhằm tận dụng được mọi nguồn lực cho phát triển.


- Tổ chức và quản lí đào tạo nghề: Đây là một vấn đề cần được quan tâm nếu muốn hệ thống đào tạo nghề có thể hoạt động được một cách hiệu quả, đặc biệt là trong thời gian đầu với các hỗ trợ của Nhà nước. Để tránh trường hợp các hỗ trợ của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích hoặc kém hiệu quả, quy trình quản lí nên được xây dựng theo hướng phi tập trung, phát huy dân chủ và dựa vào cộng đồng. Với hình thức quản lí này các tổ chức xã hội, tổ chức cộng đồng truyền thống cần được khuyến khích để phát triển tối đa bao gồm cả tăng cường năng lực cho các tổ chức sẵn có nhằm tăng cường khả năng giám sát từ phía cộng đồng đối với quá trình sử dụng các hỗ trợ của nhà nước cho các mục tiêu của Chương trình. Mặt khác, các hỗ trợ của Nhà nước cũng nên được chuyển qua kênh trực tiếp là các cơ sở đào tạo nghề nhằm vừa khuyến khích sự phát triển của mạng lưới này vừa chia sẻ trách nhiệm quản lí các khoản hỗ trợ của Nhà nước một cách chính thống. Trong quy trình này, vai trò của chính quyền địa phương (cấp xã) cũng cần được nhấn mạnh phối kết hợp với các cộng đồng địa phương theo phương châm  ‘Nhà nước và nhân dân cùng làm’ để tăng hiệu quả trong quản lí.


Xây dựng các mô hình đào tạo nghề phù hợp cho lao động nông thôn. Dạy nghề cho lao động nông thôn có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như dạy tại các cơ sở dạy nghề; dạy nghề theo đơn đặt hàng của các tập đoàn, tổng công ty; dạy nghề lưu động (tại xã, thôn, bản); dạy nghề tại doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; dạy nghề gắn với các vùng chuyên canh, làng nghề;... Phương thức đào tạo cũng cần phải đa dạng hoá,  phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện của từng vùng, miền..., như đào tạo tập trung tại cơ sở dạy nghề đối với những nông dân chuyển đổi nghề nghiệp (trung tâm dạy nghề, trường trung cấp, cao đẳng nghề, các trường khác có tham gia dạy nghề...); đào tạo nghề lưu động cho nông dân làm nông dân hiện đại tại các làng, xã, thôn, bản; dạy nghề tại nơi sản xuất, tại hiện trường theo kiểu FFS (Farmer Field Schools).


- Thị trường: Như đã đề cập ở trên, một trong những yếu tố có thể bảo đảm tính bền vững và hiệu quả để phát triển hệ thống đào tạo nghề chính là cần xem xét hệ thống này dưới góc độ thị trường - coi đây là một dạng cung cấp dịch vụ. Chính vì vậy, việc vận hành hệ thống này kể cả trước mắt và trong tương lai cần bảo đảm các nguyên tắc của thị trường như cân đối cung cầu, thực hiện các hoạt động marketing… một cách nhuần nhuyễn. Một trong những yếu tố cần nhấn mạnh ở đây, với loại hình dịch vụ này đó là cần phải có một ‘cầu nối’ giữa phía cung và phía cầu. Cầu nối này có thể là dịch vụ cung cấp thông tin thông thường và cao cấp hơn có thể là cả một mạng lưới dịch vụ tư vấn về lĩnh vực này. Cầu nối này sẽ là một nhân tố quan trọng bảo đảm sự thành công của Chương trình với hiệu quả cao nhất, bảo đảm cung và cầu đào tạo nghề được kết nối và cân đối một cách hợp lí.


4. KẾT LUẬN


Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác đào tạo nghề, đặc biệt cho lao động nông thôn Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt nhưng dường như vẫn là chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đặc biệt là yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong tổng số 35 triệu lao động nông thôn, có tới 82% không có chuyên môn kỹ thuật. Trong khi đó, hệ thống các cơ sở đào tạo nghề nước ta vẫn vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chất lượng. Quá trình triển khai công tác đào tạo nghề thời gian qua còn bộc lộ những tồn tại khiếm khuyết, đặc biệt liên quan đến các cơ chế, chính sách về dạy nghề. Tiến trình xã hội hóa công tác đào tạo nghề còn chậm, chưa thực sự huy động được mọi thành phần tham gia. Dạy nghề công lập chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng chưa có sự đa dạng mô hình dạy nghề để phù hợp với đặc thù của lao động nông nghiệp – nông thôn. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những quan điểm, nhìn nhận chưa thực sự phù hợp về công tác đào tạo nghề, vẫn còn tư tưởng thụ động, ỷ lại của một bộ phân người dân trong xã hội. Đó là những nguyên nhân dẫn đến hiện trạng đại đa số lao động nông thôn Việt Nam vẫn còn chưa qua đào tạo nghề. Trong thời gian tới, song song với tiến trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, dưới áp lực của hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá sẽ càng diễn ra mạnh mẽ. Nhu cầu về lực lượng lao động có tay nghề cao, kĩ năng giỏi sẽ ngày càng lớn. Thậm chí, trong tương lai gần, Việt Nam rất có thể sẽ không thể phát triển kinh tế dựa trên ưu thế về ‘lao động rẻ’ như trước nữa. Do đó, Nhà nước cần nhanh chóng có những giải pháp mạnh nhằm giải quyết tình trạng này. ở giai đoạn đầu, với vai trò quan trọng cung cấp các hàng hóa và dịch vụ công, Nhà nước cần quyết liệt triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tiến hành chuẩn hóa hệ thống đào tạo nghề. Bên cạnh đó, cần tiếp tục xúc tiến quá trình xã hội hóa công tác đào tạo nghề, hoàn thiện và phát triển hệ thống đào tạo nghề với những mô hình dạy nghề phù hợp. Điều rất quan trọng là cần vận dụng nguyên tắc thị trường trong cung cấp dịch vụ dạy nghề cho lao động nông thôn để xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao một cách nhanh chóng và hiệu quả.
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